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tuần 17:                                                                    Ngày soạn : 05 /12 /2016                                                                                        

                                                                                       Ngày dạy :  Thứ hai ngày 12 /12 / 2016     Chiều (3A)  Tiết 1 :                              toán
                                  T.81: tính giá trị của biểu thức ( tiếp )

I. mục đích yêu cầu:
- Biết tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn ( ) và ghi nhí quy tắc tính giá trị của biểu thức dạng này.

- Rèn KN tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn ( )
- HS  tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:   GV : Phấn màu.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:    - 2 HS lên bảng tính giá trị của biểu thức:

                                         50 + 80 : 4                        265 - 10 x 3

                                     -  HS, GV nhận xét, chữa bài. 
2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                               b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: GV nêu quy tắc tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc.
+ GV viết biểu thức 30 + 5 : 5 lên bảng, HS nêu thứ tự các phép tính cần làm.

+ GV nêu tiếp: Muốn thực hiện phép tính 30 + 5 trước rồi mới chia cho 5 sau, ta có thể

 kí hiệu ntn ? 
- HS thảo luận và có thể đưa ra các cách khác nhau như: khoanh vào 30 + 5, vạch dưới, ... 
- GV nêu cách kí hiệu thống nhất:

 Muốn thực hiện phép tính 30 = 5 trước rồi mới chia cho 5 sau, người ta viêt thêm kí hiệu

dấu ngoặc ( ) vào như sau:  (30 + 5 ) : 5 rồi quy ước là Nếu biểu thức có dấu ngoặc thì trước

tiên phải thực hiện phép tính trong ngoặc.
+ GV yêu cầu HS tính cụ thể theo quy ước đó:

                    ( 30 + 5 ) : 5 = 35 : 5

                                         = 7

+ HS nêu lại cách làm.                                     
- GV viết tiếp biểu thức 3 x ( 20 – 10 ) lên bảng, 1 HS thực hiện theo quy ước đó. 
- GV ghi bảng    3 x ( 20 – 10 ) = 3 x 10

                                                = 30

=> Quy tắc:  Cho HS  cả lớp đọc nhiều lần quy tắc để ghi nhớ quy tắc.
* HĐ 2: Thực hành   
    + Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV cho HS  nêu cách làm trước rồi mới tiến hành làm cụ thể từng phần. HS làm bảng con, 2 HS làm bảng lớp

- Chữa bài, củng cố về tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc ( ). 

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.
     - Cho HS làm bài vào vở - 2 HS làm  bài trên bảng lớp. 
     - Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài.
- Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc ( ).

    + Bài 3: - HS đọc bài toán, nêu cách làm ( HS có thể làm theo 2 cách ). 
- HS trình bày bài vào vở, 2 HS làm bài trên bảng lớp ( theo 2 cách ).

. Cách 1: Tìm số sách trong mỗi tủ trước, rồi mới tìm số sách trong mỗi ngăn. 
( Thực hiện 2 phép chia ).

. Cách 2: Tìm tổng số ngăn sách trong cả hai tủ, rồi tìm số sách trong từng ngăn. 
( Thực hiện một phép tính nhân và một phép tính chia ).

- Chữa bài, củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính. 

3. Củng cố, dặn dò:
- 2 HS đọc lại quy tắc.
- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS ghi nhớ cách tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc ( ) và cách giải bài toán bằng hai phép tính. 

   Tiết 2 :                                                   toán ( * )
                             LUYỆN TẬP VỀ tính giá trị của biểu thức

I. mục đích yêu cầu:
- Củng cố giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn ( ) và ghi nhí quy tắc tính giá trị của biểu thức dạng này.

- Rèn KN tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn ( )
- HS  tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  - Vở BT Toán in.

III. các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Thực hành ( GVHDHS làm các BT 1, 2, 3, 4 – Vở BT toán in – trang 89, 90 )  
    + Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV cho HS  nêu cách làm trước rồi mới tiến hành làm cụ thể từng phần. 
- HS làm bài vào vở, một số HS làm trên bảng lớp.
- Nhận xét, chữa bài. Củng cố về tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc ( ). 

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.
     - Cho HS làm bài vào vở - một số HS làm  bài trên bảng lớp. 

     - Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài.
- Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn; biểu thức không có dấu ngoặc đơn, có cả cộng, trừ, nhân, chia; BT chỉ có nhân và chia.
    + Bài 3: - Các bước tiến hành tương tự bài 2.

- HS tự làm bài rồi chữa bài: Tính giá trị của từng BT ở vở nháp rồi nêu miệng KQ.
- GV yêu cầu HS nói cách tính giá trị của một số BT.
    + Bài 4: - HS đọc bài toán, nêu cách làm ( HS có thể làm theo 2 cách ). 
- HS trình bày bài vào vở, 2 HS làm bài trên bảng lớp ( theo 2 cách ).

. Cách 1: Tìm xem mỗi đội có bao nhiêu bạn trước rồi mới tìm mỗi hàng có bao nhiêu bạn. 

( Thực hiện 2 phép chia ).

. Cách 2: Tìm cả hai đội xếp thành bao nhiêu hàng rồi mới tìm mỗi hành có bao nhiêu bạn. 

( Thực hiện một phép tính nhân và một phép tính chia ).

- Chữa bài, củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính. 

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- 2 HS nhắc lại quy tắc về tính giá trị của BT có dấu ngoặc đơn.
- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS ghi nhớ cách tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc ( ) và cách giải bài toán bằng hai phép tính. 

            

                                                                                     Ngày soạn: 06 /12 / 2016 

                                                                  Ngày dạy: Thứ 3 ngày  13 /12 / 2016
 Sáng (2C)         Tiết 1:     chính tả ( nghe - viết )
                                            Tìm ngọc
I. Mục đích, yêu cầu:
- HS nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn tóm tắt ND câu chuyện: " Tìm ngọc "; Làm đúng các BT phân biệt ui/ uy; r / d / gi.
- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt ui/ uy ; r / d / gi.
- HS có ý thức viết và trình bày bài sạch đẹp.

II. chuẩn bị: 

- Bảng phụ viết sẵn ND bài tập 2 ( SGK ).
- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS lên bảng viết, dưới lớp viết bảng con các từ: trâu, ra ngoài ruộng, nối nghiệp, nông gia, quản công, cây lúa, ngọn cỏ, ngoài đồng.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu MĐ - YC của tiết học. 
b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Hư​ớng dẫn nghe - viết.

- GV đọc bài viết. 1 HS đọc lại.

- HS nêu nhận xét về cách viết chữ đầu đoạn.

- HS tìm trong bài những chữ dễ viết sai, GVHDHS luyện viết ở bảng con: 

             Long Vương, mưu mẹo, tình nghĩa, ...

- GV đọc cho HS viết bài vào vở.

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: Hư​ớng dẫn làm bài tập chính tả.

+ Bài tập 2: - 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- GV gắn bảng phụ viết sẵn ND BT lên bảng và giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, tự làm bài vào vở BT - 3 HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng - Cả lớp chữa bài theo lời giải đúng.

- Củng cố KN phân biệt ui/ uy.
+ Bài tập 3 ( a ): - GV nêu yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài vào vở, 1 HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lời giải đúng - HS sửa lại bài theo lời giải đúng.

- Củng cố KN phân biệt: r / d / gi.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học; khen ngợi những HS viết bài chính tả sạch, đẹp.
- Dặn HSVN sửa lại những lỗi sai trong bài viết, viết lại vào vở BT.

  Tiết 2:                                               kể chuyện 
     Tìm ngọc

I. Mục đích yêu cầu:
- HS dựa theo tranh, kể lại đ​ược từng đoạn của câu chuyện ( HS khá, giỏi kể được toàn bộ câu chuyện, biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, phù hợp với ND ).

- Rèn KN kể chuyện cho HS; HS có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp đư​ợc lời kể của bạn.

- GD HS biết đối xử thân ái với các con vật nuôi trong nhà.

II. chuẩn bị: - Tranh minh hoạ ND truyện SGK.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS tiếp nối nhau kể lại hoàn chỉnh câu chuyện: Con chó nhà hàng xóm + nêu ý  nghĩa câu chuyện.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu MĐ - YC của tiết học.
b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.
- 1HS đọc yêu cầu 1 ( SGK ).
- GV hư​ớng dẫn HS quan sát kĩ từng tranh ( SGK ), nhớ lại ND từng đoạn truyện.

- HS tập kể trong nhóm: GVHDHS quan sát từng tranh, 6 HS nối tiếp nhau kể trước nhóm, hết một đoạn quay lại kể từ đầu. 

- HS thi kể chuyện tr​ước lớp:
+ Đại diện nhóm ( có trình độ tương đương nhau ) thi kể từng đoạn trư​ớc lớp.
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn tuyên dư​ơng nhóm, cá nhân kể hay nhất.

* HĐ 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện 

- 1 HS đọc yêu cầu 2 ( SGK ).

- 2, 3 HS thi kể lại toàn bộ câu chuyện có thể kết hợp điệu bộ, nét mặt, cử chỉ. 

- Cả lớp nhận xét: nội dung, thuộc truyện, kể sáng tạo, cách diễn đạt, cử chỉ, ... 

- GV khen HS kể tốt.

3. Củng cố, dặn dò.

- HS nêu ý nghĩa câu chuyện, liên hệ về t/ cảm đối với các con vật nuôi trong nhà.

- GV nhận xét tiết học, khen những HS nhớ truyện, kể chuyện tốt nhất; Nhắc nhở HS học cách đối xử thân ái với các con vật nuôi trong nhà; Khuyến khích HS về nhà kể lại câu chuyện cho ng​ười thân nghe.                       


 Tiết 3:                                                Toán                             
   T.82: ôn tập về phép cộng và phép trừ ( tiếp )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS thuộc các bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm; Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; Biết giải bài toán về ít hơn.

- Rèn kĩ năng thực hành làm tính và giải toán về phép cộng và phép trừ. 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: - HS: bảng con, ...
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 3 HS lên bảng thực hiện, dưới lớp làm ở bảng con:

  Tính :        32 + 8 - 12 =                56  -  14 -  8  =                    36  + 14 - 28 =
- HS nhận xét, chữa bài. GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: 

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.

- GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - T. 83 ):

+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài.

- HS vận dụng các bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 đã học để tính nhẩm.

- Một số HS nêu miệng KQ.

- Củng cố KN cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 20.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào vở.                                
- Một số HS lên bảng làm bài. GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính, cách tính.
- GV củng cố KN thực hiện phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 ( đặt tính rồi tính ).
+ Bài 3: - HS  tính nhẩm rồi nêu miệng KQ - ( HS - làm phần a, c ).

- GV yêu cầu HS giải thích cách làm và giúp HS tự nhận ra được:

        a) 17 - 3 - 6 cũng có KQ như  17 - 9 

        c) 16 - 9 cũng có KQ như  16 - 6 - 3 

+ Bài 4: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán - HS xác định dạng toán -> cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt bài toán rồi trình bày lời giải. 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố cách giải toán về ít hơn.

+ Bài 5: ( HS làm thêm nếu còn thời gian ).
- HS tự nhẩm, nêu miệng KQ, GV yêu cầu HS giải thích cách làm. 

- GV khắc sâu KT về phép cộng có số 0.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS VN ôn lại các KT đã học về phép cộng và phép trừ.

  Tiết 4:                                            đạo đức
Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng ( T. 2 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS hiểu, nêu được lợi ích của việc giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng; nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.

- Biết làm một số công việc phù hợp với lứa tuổi để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
- Các KNS được GD trong bài: KN hợp tác với mọi người trong việc giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.

- HS biết tôn trọng và chấp hành tốt nội quy về việc giữ trật tự VS nơi công cộng; nhắc nhở bạn bè cùng giữ trật tự, vệ sinh ở trường, lớp, đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng khác. 
II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ ( Vở BT Đạo đức 2 - 26, 27 ). 

- Các PP/ KT dạy học: PP thảo luận nhóm, động não.

- Vở BT Đạo đức 2.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng, các em cần làm gì ? Cần tránh những việc gì ? 

- Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng có lợi gì ? 

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: HS quan sát tình hình trật tự VS khu vực trường học. 

- Mục tiêu: HS thấy được tình hình trật tự, vệ sinh ở trường học của mình và nêu ra biện pháp giải quyết thực trạng đó.

- Cách tiến hành:

+ HS quan sát tình hình trật tự vệ sinh ở sân trường và khu nhà vệ sinh của trường.

+ GV định hướng cho HS trả lời câu hỏi: 

             . Trường học được dùng để làm gì ?  

   . ở đây, sân trường, vườn trường, khu nhà vệ sinh đã tốt chưa ?
   . Vì sao em cho là như vậy ?

   . Nguyên nhân nào gây nên tình trạng mất vệ sinh ở nơi này ?

   . Mọi người cần làm gì để giữ trật tự, vệ sinh trường học ?
   . Việc giữ trật tự, VS nơi trường học mang lại lợi ích gì ?
-> Kết luận về hiện trạng trật tự, vệ sinh trường học, nguyên nhân và giải pháp.

* HĐ 2: - HS về lớp học.

- GV nêu kết luận chung ( SGV - 58 ).
- Một vài HS đọc lại
3. Củng cố, dặn dò:

- HS liên hệ bản thân kể những việc em và các bạn, mọi người trong gia đình em đã làm để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS có ý thức giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.  


 Chiều(3C)     Tiết 1:                  tự nhiên - xã hội
                                             An toàn khi đi xe đạp

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nêu đ​ược một số quy định đảm bảo an toàn khi đi xe đạp.

- Các KNS được GD trong bài: KN tìm kiếm và xử lÝ thông tin: Quan sát, phân tích về các tình huống chấp hành đúng quy định khi đi xe đạp; KN kiên định thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông; KN làm chủ bản thân: ứng phó với những tình huống không an toàn khi đi xe đạp.

- GD HS ý thức chấp hành luật giao thông.

II. chuẩn bị:   

- Các hình trong SGK trang 64, 65; Tranh, áp phích về an toàn giao thông ( HĐ 1 ).

- Các PP dạy học: PP thảo luận nhóm, trò chơi.                    

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:   
2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Quan sát tranh theo nhóm.

+ Mục tiêu: Thông qua quan sát tranh, HS hiểu đ​ược ai đi đúng, ai đi sai luật giao thông.

+ Cách tiến hành:
- Bư​ớc 1: Làm việc theo nhóm.
GV chia nhóm HS và HD các nhóm quan sát các hình trang 64, 65 ( SGK ); yêu cầu chỉ và nói ng​ười nào đi đúng, ngư​ời nào đi sai.

- B​ước 2: Đại diện nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ( Mỗi nhóm chỉ nhận xét một hình ).

* HĐ 2: Thảo luận nhóm.

+ Mục tiêu: HS thảo luận để biết luật giao thông đối với ng​ười đi xe đạp. 

+ Cách tiến hành:
- B​ước 1: GV chia 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người, thảo luận câu hỏi:

              Đi xe đạp như​ thế nào cho đúng luật giao thông ?

- B​ước 2: . Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

. GV căn cứ vào ý kiến của các nhóm để phân tích tầm quan trọng của việc chấp hành luật giao thông.

=> KL: Khi đi xe đạp cần đi bên phải, đúng phần đ​ường dành cho ng​ười đi xe đạp, không đi vào đ​ường ng​ược chiều.

* HĐ 3: Chơi trò chơi Đèn xanh đèn đỏ.
+ Mục tiêu: Thông qua trò chơi nhắc nhở HS có ý thức chấp hành luật giao thông.
+ Cách tiến hành:
- Bước 1: HS cả lớp đứng tại chỗ, vòng tay tr​ước ngực, bàn tay nắm hờ, tay trái d​ưới tay phải.

- Bước 2: Tr​ưởng trò hô:

. Đèn xanh: Cả lớp quay tròn hai tay.

. Đèn đỏ: Cả lớp dừng quay và để tay ở vị trí chuẩn bị.

Trò chơi đ​ược lặp đi lặp lại nhiều lần, ai làm sai sẽ hát một bài.

GV theo dõi, nhắc nhở HS. 
3. Củng cố, dặn dò: 
- GV khắc sâu nội dung bài: Khi đi xe đạp cần đi bên phải, đúng phần đ​ường dành cho 
ng​ười đi xe đạp, không đi vào đ​ường ng​ược chiều.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tập tốt. Dặn HS thực hiện tốt luật ATGT.  


 TiÕt 2:                                                     LUYỆN viÕt
                                                   bài 14 : chữ hoa  X
I. Mục đích yêu cầu :
- Củng cố cách viết chữ hoa X .Viết câu ứng dụng.
- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
- HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị:   - HS: Vở luyện viết chữ đẹp.

III. Các hoạt động dạy học : 

* HĐ 1: HD luyện viết chữ hoa X 
- GV gọi 2, 3 HS nêu lại cách viết chữ hoa  X.
- Cho HS luyện viết chữ hoa X vào bảng con .
- GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ 2: HD luyện viết câu ứng dụng

-  HS đọc câu ứng dụng: Xuân qua, hè đến. 
- GV giúp HS hiểu nghĩa các câu ứng dụng. 
- HS tập viết trên bảng con: Xuân, Xấu.
- GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ 3 : HS viết bài vào vở luyện viết
- GV nêu yêu cầu viết:
+ Viết chữ X : 4 dòng 
+ Câu ứng dụng:   

      .  Xuân qua, hè đến.: 1 dòng.

      .  Xấu đều hơn tốt lỏi  : 1 dòng.

      .  Xuân Việt nam … dũng cảm : 1 dòng.

     .  Tốt gỗ … đẹp người :  2 dòng.

- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ 4 : Chấm, chữa bài.
- GV chấm khoảng 7 đến 8 bài.

- Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ 5: Củng cố, dặn dò. 
- HS nhắc lại cách viết chữ hoa X.
- GV, nhận xét tuyên dương HS viết chữ đẹp.

  Tiết 3 :                                      Thực hành kĩ năng sống
 BÀI 6: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ ( TIẾT 1 )
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Qua bài  HS hiểu được tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề trong học tập. Biết cách giải quyết vấn đề của bản thân một cách hiệu quả.
- HS chủ động, tự tin khi giải quyết vấn đề của bản thân.

- GDHS ý thức tự học và tự giải quyết vấn đề của bản thân,
II. CHUẨN BỊ:  

- Tranh ( SGK )
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Hãy kể những việc em đã làm thể hiện sự yêu thương và chia sẻ với mọi người ? 

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:  a) Giới thiệu bài:

                    b) Các hoạt động:
* Hoạt động 1: Đọc truyện  Chủ động giải quyết vấn đề. 
- GV đọc truyện.
- Gọi 2 HS đọc lại.

- GV HDHS thảo luận theo cặp và trả lời câu hỏi:

+ Tại sao Thắng đi học muộn và quên đồ dùng  học tập ?
+ Thắng đã làm gì để không còn đi học muộn và quên đồ dùng học tập nữa ?

+ Việc chủ động giải quyết vấn đề của bản thân có tầm quan trọng như thế nào ?
+ Em học tập được điều gì từ câu chuyện trên ?

-> KL: Việc chủ động giải quyết vấn đề của bản thân giúp em sắp xếp thời gian, công việc hợp lí, học tập và làm việc có hiệu quả.
* Hoạt động 2: Trải nghiệm.
+ HS đọc yêu cầu 2 ( SGK ).

- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài: quan sát các tranh trong SGK – Trang 25, chọn những hình ảnh thể hiện việc giải quyết vấn đề trong học tập rồi đánh dấu x vào ô trống ở hình em chọn.

- HS quan sát tranh rồi tự làm bài: đánh dấu x vào ô trống ở những hình ảnh thể hiện việc giải quyết vấn đề trong học tập.
- Một số HS trình bày trước lớp. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt ý đúng:

Những hình ảnh thể hiện việc việc giải quyết vấn đề trong học tập:

. Đặt chuông báo thức trước khi ngủ.

. Ghi chép bài đầy đủ.

. Lắng nghe cô giáo giảng bài.
+ HS đọc tiếp yêu cầu 3 ( SGK ).
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân :

. Ghi lại những vấn đề mà em đã gặp phải trong học tập.

. Hãy ghi lại cách em giải quyết vấn đề đó. 
- Một số HS trình bày trước lớp.
- GV hỏi HS: Sau khi tự giải quyết được vấn đề của bản thân, em cảm thấy thế nào ?
- Cả lớp và GV nhận xét, khen những bạn biết cách tự giải quyết vấn đề của bản thân.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề trong học tập. 

- GV nhận xét về tinh thần, ý thức học tập của HS. Khuyến khích HS tự giải quyết vấn đề của bản thân trong học tập.


	


                                                                                               Ngày soạn: 07 / 12 / 2016
                                                                          Ngày dạy:  Thứ tư ngày  14 / 12 / 2016
 Sáng (3A)          Tiết 1:                       toán
                                                   T.83: luyện tập chung 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Biết tính giá trị của biểu thức ở cả 3 dạng.

- Rèn kĩ năng thực hành tính giá trị của biểu thức.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:   Bảng phụ ( BT 4 ).
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 

- 3 HS nêu 3 quy tắc tính giá trị của biểu thức đã học.

2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:

                             b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Củng cố kiến thức.

- HS nhắc lại 3 dạng tính giá trị của biểu thức đã học.

- GV lấy 3 VD minh hoạ cho 3 dạng vừa nêu, yêu cầu HS nêu cách tính.

- GV chốt, chuẩn xác KT theo từng dạng:

+ Dạng 1: Biểu thức chỉ có phép cộng và trừ hoặc chỉ có nhân và chia.

+ Dạng 2: Biểu thức có cả phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia.

+ Dạng 3: Biểu thức có dấu ngoặc đơn.

* HĐ 2: Thực hành

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS nhắc lại cách tính giá trị biểu thức dạng 1.

- HS tự làm vào vở, 4 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố về cách tính giá trị biểu thức dạng 1.

+ Bài 2: - Tiến hành tương tự bài 1
- HS làm vào vở + bảng lớp ( làm dòng 1 ).

- Củng cố cách tính giá trị biểu thức dạng 2.

+ Bài 3: - Tiến hành tương tự bài 2.
- Cho HS tự làm bài rồi chữa bài ( làm dòng 1 ).

- Củng cố cách tính giá trị biểu thức dạng 3.

+ Bài 4: - GV nêu yêu cầu của bài, HD HS tính giá trị của từng biểu thức rồi đối chiếu với các số có trong ô vuông.
- 1 HS làm trên bảng phụ, yêu cầu HS nối biểu thức với giá trị tương ứng của nó.

- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức.

+ Bài 5: - HS đọc bài toán.
- 1 HS nêu miệng tóm tắt. 

- GVHDHS phân tích -> cách giải bài toán:

. Cách 1:     Tính số hộp bánh:     800 : 4 = 200 ( hộp ). 

                     Sau đó tính số thùng bánh:     200 : 5 = 40 ( thùng ).

. Cách 2:     Tính số bánh được xếp trong mỗi thùng:   4 x 5 = 20 ( cái ). 

                    Sau đó tính số thùng bánh :                 800 :  20  = 40 ( thùng ).

- HS tự làm bài rồi chữa bài. 

- Củng cố cách giải toán bằng hai phép tính.

3. Củng cố, dặn dò:
- 3 HS nhắc lại 3 quy tắc tính giá trị của biểu thức.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.  Dặn HS ghi nhớ cách tính giá trị của các biểu thức để vận dụng làm bài. 


   Tiết 2:                                                  đạo đức
                        Bài 8: Biết ơn thương binh liệt sĩ ( T 1 )
I. Mục  đích yêu cầu:

- HS hiểu: thương binh, liệt sĩ là những người đã hi sinh xương máu vì Tổ quốc, những việc các em cần làm để tỏ lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ.

- Biết công lao của các thương binh liệt sĩ đối với quê hương đất nước; biết làm những công việc phù hợp để tỏ lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ.

- Các KNS được GD trong bài: KN trình bày suy nghĩ, thể hiện cảm xúc về những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc. KN xác định giá trị về những người đã quên mình vì Tổ quốc .

- Có thái độ kính trọng, biết ơn và quan tâm giúp đỡ các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ ở địa phương bằng những việc làm phù hợp với khả năng.

II. chuẩn bị: 
- Vở bài tập đạo đức.

- Các PP dạy học: PP thảo luận.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Tại sao phải biết ơn các thương binh, liệt sĩ ?

2. Bài mới:  a) Giới thiệu bài: Cả lớp khởi động hát bài " Em nhớ các anh " - Nhạc và lời của Trần Ngọc Thành.

                      b) Các hoạt động :
* Hoạt động 1: Xem tranh kể về những người anh hùng.
+ Mục tiêu:  Hiểu rõ hơn về gương chiến đấu hi sinh của các anh hùng, liệt sĩ thiếu niên.

+ Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS quan sát tranh, ảnh trong vở bài tập đạo đức - trang 29. Các nhóm thảo luận theo nội dung: 

. Người trong tranh ( hoặc ảnh ) là ai ?

. Em biết gì về gương chiến đấu hi sinh của người anh hùng, liệt sĩ đó ?

. Hãy hát hay đọc 1 bài thơ về người anh hùng liệt sĩ ấy ?

- Yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày nội dung đã thảo luận.

- GV tóm tắt lại gương chiến đấu, hi sinh của các anh hùng liệt sĩ đó và nhắc nhở HS học tập thep các tấm gương đó..

* Hoạt động 2: Báo cáo kết quả điều tra tìm hiểu về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa các thương binh, gia đình liệt sĩ ở địa phương.

+ Mục tiêu: Giúp HS hiểu rõ về các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa các gia đình thương binh, liệt sĩ ở địa phương và có ý thức tham gia hoặc ủng hộ các hoạt động đó.

+ Cách tiến hành:

- GV yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày kết quả điều tra tìm hiểu.

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, bổ sung và nhắc nhở HS tích cực ủng hộ, tham gia các HĐ đền ơn, đáp nghĩa ở địa phương.

* Hoạt động 3: 

- Học sinh hát múa, đọc thơ, kể chuyện .... về chủ đề biết ơn thương binh liệt sĩ.

- GVKL chung: Thương binh, liệt sĩ là những người đã hi sinh xương máu vì Tổ Quốc. Chúng ta cần ghi nhớ và đền đáp công lao đó bằng những việc làm thiết thực của mình.

3. Củng cố, dặn dò: 

- HS đọc lại KL.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS thực hiện tốt ND bài học. CB bài sau.


   Tiết 3:                                                           Tập viết
                                                          ôn chữ hoa n

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Củng cố cách viết chữ hoa N; Viết đúng chữ hoa N ( 1 dòng ); Q, § ( 1 dòng ); viết đúng tên riêng Ngô Quyền ( 1 dòng ) và câu ứng dụng: Đ​ường vô ...  nh​ư tranh hoạ đồ 

( 1 lần)  bằng chữ cỡ nhỏ. 

- Rèn kĩ năng viết chữ hoa N.

- GD ý thức viết đúng mẫu chữ, viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ hoa N. Tên riêng: Ngô Quyền
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  

- HS viết bảng lớp + bảng con: Mạc, Một. GV nhận xét.
2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động:

* HĐ 1: HD viết trên bảng con.
- Luyện viết chữ hoa:

+ HS tìm các chữ hoa có trong bài: N, Q, §.
+ 1 HS nhắc lại cách viết chữ hoa N.
+ GVviết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết.

+ HS tập viết các chữ hoa N, Q, § trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn. 

- Luyện viết từ ứng dụng:

+ HS  đọc từ ứng dụng: Ngô Quyền.

+ GV giới thiệu về Ngô Quyền.
+ HS tập viết từ  Ngô Quyền. GV nhận xét, sửa sai.

- Luyện viết câu ứng dụng:

+ 1 HS đọc câu ứng dụng:  Đ​ường vô ... nh​ư tranh hoạ đồ.
+ GV giúp HS hiểu nội dung câu ca dao: Ca ngợi phong cảnh xứ Nghệ đẹp như tranh.

+ HS tập viết trên bảng con chữ:  Nghệ, Non.

* HĐ 2: HD viết vào vở tập viết.
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.  

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết chậm, chữ xấu.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.
- Thu 1 / 3 số bài để chấm.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại cách viết chữ hoa N.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết chữ đẹp.

Chiều (3A) Tiết 1:                          đạo đức
                        Bài 8: Biết ơn thương binh liệt sĩ ( T 1 )
                                       ( Đã soạn buổi sáng )

TiÕt 2                              :                     TẬP ĐỌC ( * )
                                          âm thanh thành phố

I. mục đích, yêu cầu :
- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: náo nhiệt, ồn ·, rền rĩ, lách cách, đường ray, ...  Nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả. Bước đầu biết  chuyển giọng linh hoạt, phù hợp nội dung tả thành phố ồn ào với những âm thanh khác nhau, có cả những giây phút yên tĩnh, lắng đọng.
- Hiểu các từ ngữ: vi-ô-lông, ban công, pi-a-nô, bét-tô-ven. Hiểu nội dung bài: Cuộc sống ở thành phố rất sôi động, náo nhiệt vói vô vàn âm thanh: bên cạnh những âm thanh rất ồn ào, căng thẳng, vẫn có những âm thanh êm ả làm con người cảm thấy dễ chịu, thoải mái.

- Giáo dục HS thêm yêu cuộc sống ở thành phố. 

II. chuẩn bị : 

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III. các hoạt động dạy học :
 1. Kiểm tra bài cũ:

 - 2 HS đọc bài Mồ Côi xử kiện và TLCH về nội dung bài.

 - HS, GV nhận xét, đánh giá.

 2. Bài mới :      a) Giới thiệu bài:.
                          b) Các hoạt động 

* HĐ 1: Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

- GV đọc diễn cảm toàn bài. HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

+ Luyện đọc từng câu:  HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV phát hiện từ đọc sai, sửa lỗi phát âm  rồi cho HS đọc tiếp.

+ Luyện đọc từng đoạn:

. GV hướng dẫn HS chia bài thành 3 đoạn.

. HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn.

. GV kết hợp giúp HS  hiểu nghĩa các từ được chú giải sau bài. 
+ Cả lớp đọc ĐT  toàn bài.

* HĐ 2:  HD tìm hiểu bài

- HS đọc thầm đoạn 1, 2 và trả lời các câu hỏi :

+ Hằng ngày, anh Hải nghe thấy những âm thanh nào ?
+ Tìm những từ ngữ tả âm thanh ấy ?  

- 1 HS đọc thành tiếng đoạn 3, tìm những chi tiết cho thấy Hải rất yêu âm nhạc ? 
- Cả lớp đọc thầm đoạn văn, trả lời: Các âm thanh được tả trong bài văn nói lên điều gì về cuộc sống của thành phố ?
- GV chốt -> ND bài :  Cuộc sống ở thành phố rất sôi động, náo nhiệt vói vô vàn âm thanh: bên cạnh những âm thanh rất ồn ào, căng thẳng, vẫn có những âm thanh êm ¶ làm con người cảm thấy dễ chịu, thoải mái.

* HĐ 3: Luyện đọc lại
- GV đọc  đoạn 1 và 2 . HD HS đọc đúng 2 đoạn văn.

- 3, 4 HS  thi đọc đoạn 1 và 2.
- 1, 2 HS đọc lại cả bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài + Liên hệ tình cảm yêu cuộc sống nơi em ở.

- GV nhận xét tiết học, biểu dương những HS học tốt.  


Tiết 3 :                                        Thực hành kĩ năng sống
 BµI 6: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ ( TIẾT 1 )
	                                       ( Đã soạn chiều thứ ba)

	


Sáng (3D)                                                            Ngày soạn:  08 - 12 - 2016
                                                                           Ngày dạy: Thứ năm ngày  15 - 12 - 2016
                                    Tiết 1:                  luyện từ và câu
          ôn về từ chỉ đặc điểm. ôn tập câu ai thế nào ? dấu phẩy.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Ôn về các từ chỉ đặc điểm của người, vật; Ôn tập mẫu câu Ai thế nào ?; Tiếp tục ôn luyện về dấu phẩy.

- Tìm đ​ược các từ chỉ đặc điểm của ng​ười hoặc vật ( BT 1); Biết đặt câu theo mẫu Ai thế nào ? để miêu tả một đối t​ượng ( BT 2 ); Đặt đ​ược dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu 

( BT 3 - a, b ).
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Bảng lớp viết ND BT 1. Bảng phụ viết ND BT 2. Băng giấy viết ND BT 3.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

-  2 HS nêu tên một số sự vật và công việc ở nông thôn. 
- GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                                 b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Ôn về từ chỉ đặc điểm.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài. 

- GV nhắc HS có thể tìm nhiều từ ngữ nói về đặc điểm của một nhân vật.

- HS làm bài cá nhân.

- 3 HS lên bảng làm bài ( mỗi em nói về đặc điểm của 1 nhân vật ).

	a) Mến
	dũng cảm / tốt bụng /  không ngần ngại cứu ng​ười / biết sống vì ng​ười khác /...

	b) Đom Đóm
	chuyên cần / chăm chỉ / tốt bụng.

	c) - Chàng Mồ Côi

    - Chủ quán
	thông minh / tài trí / công minh / biết bảo vệ lẽ phải / ...

tham lam / dối trá / xấu xa / vu oan cho ng​ười /...


- HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến. GV nhận xét nhanh.

- Củng cố và mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm.

* HĐ 2: Ôn tập câu kiểu Ai thế nào ?

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.  

- GV lưu ý HS có thể đặt nhiều câu theo mẫu Ai thế nào ? để tả một ng​ười ( một vật hoặc cảnh ) đã nêu.
- 1 HS đọc lại câu mẫu ( SGK ).

- 1 HS đặt câu mẫu. VD: Bác  nông dân rất chăm chỉ.

- HS tự làm bài vào vở, 3 HS làm bài trên bảng lớp. 

- Cả lớp và GV cùng nhận xét, chốt lại câu đúng. 

- Củng cố cách đặt câu theo mẫu Ai thế nào ?

* HĐ 3: Ôn luyện về dấu phẩy.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu BT. 

- Cho HS làm bài vào vở ( làm phần a, b ).

- GV dán 2 băng giấy lên bảng, mời 2 HS thi điền dấu phẩy đúng, nhanh. Chữa bài, cả lớp và GV chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cách sử dụng dấu phẩy trong câu.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại nội dung luyện tập trong tiết học.
- GV nhận xét tiết học, khen HS học tập tốt. Dăn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


  Tiết 2                                                       Thể dục 

Bài tập rèn luyện ttcb và đội hình đội ngũ 
I.  Mục đích yêu cầu

- Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm đúng số của mình. Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp. Biết cách đi chuyển hướng phải, trái đúng cách.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Bước đầu biết cách chơi trò chơi và tham gia chơi được trò chơi: Con Cóc là cậu ông Trời..
- Có ý thức khi tập luyện.
II. Chuẩn bị 

- Địa điểm: VS sân trường sạch sẽ.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi.
III. Các hoạt động dạy học

1. Phần mở đầu

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học: 1- 2 phút.

- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập: 1- 2 phút

- Khởi động kĩ các khớp : 1 phút

- Chơi trò chơi : Tìm người chỉ huy : 2 phút

2. Phần cơ bản: 18-22 phút 

* Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái : 10 - 12 phút

- Cả lớp cùng thực hiện dưới sự chỉ huy của cán sự lớp. Mỗi nội dung tập 2- 3 lần. Đội hình đi vượt chướng ngại vật và đi chuyển hướng phải, trái tập theo đội hình 2- 4 hàng dọc.

- Chia tổ tập luyện theo các khu vực đã phân công. Khi các em tập GV đi đến từng tổ sửa chữa động tác chưa chính xác cho HS.

- Biểu diễn thi đua giữa các tổ. HS và GV nhận xét, đánh giá.   

* Tập phối hợp các động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, đi đều 1- 4 hàng dọc, đi chuyển hướng phải, trái, mỗi động tác: 5- 7 phút
* Chơi trò chơi : Con Cóc là cậu ông Trời : 5- 7 phút.

- GV cho HS hhởi động kĩ các khớp, ôn cách bật nhảy.

- GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi.

- GV cho lớp chơi thử 1- 2 lần. GV nhận xét, uốn nắn.

- Sau đó cho HS chơi chính thức. GV luôn nhắc nhở các em đoàn hết, giữ gìn kỉ luật, đảm bảo an toàn trong khi chơi.

3. Phần kết thúc: 4- 6 phút 

- HS các tổ vừa đi vừa thả lỏng, tạo thành vòng tròn lớn, sau khép lại thành vòng tròn nhỏ, quay vào trong.

- GV cùng HS hệ thống bài.

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.


  Tiết 3 :                                                        toán
                                               T.84: hình chữ nhật

I. mục đích yêu cầu:
- Bước đầu nhận biết một số yếu tố ( đỉnh, cạnh, góc ) của hình chữ nhật. Biết cách nhận dạng hình chữ nhật ( theo yếu tố cạnh, góc ).

- Rèn kĩ năng nhận biết hình chữ nhật.

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị:   - GV: Một số mô hình có dạng hình chữ nhật, ê ke, thước. 

                         - HS: £ ke, thước.

III. các hoạt động dạy học :
1. Kiểm tra bài cũ:    - HS nêu 1 hình tứ giác có mấy đỉnh, mấy cạnh, mấy góc ?  

                                    - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:                 a) Giới thiệu bài:

                                   b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Giới thiệu hình chữ nhật.

- GV chỉ vào hình chữ nhật vẽ sẵn trên bảng và giới thiệu: Đây là hình chữ nhật ABCD.

+ Hình chữ nhật ABCD có 4 góc vuông ( kết hợp dùng ê ke để kiểm tra ).

+ 2 cạnh dài có độ dài bằng nhau AB = CD ; 2 cạnh ngắn có độ dài bằng nhau AD = BC 

( dùng thước để kiểm tra ).

-> Kết luận: Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.

- HDHS nhận biết hình chữ nhật: GV đưa một số tứ giác bằng mô hình để HS nhận biết hình nào là hình chữ nhật, hình nào không là hình chữ nhật.

- Liên hệ với các hình ảnh xung quanh lớp học có dạng hình chữ nhật.

* HĐ 2: Thực hành.

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.
- Cho HS quan sát kĩ từng hình ( trước hết là trực giác, sau đó dùng ê ke để kiểm tra lại 4 góc ). Yêu cầu HS nêu được trong các hình đã cho có: MNPQ, RSTU là hình chữ nhật; hình ABCD, EGHI không phải là hình chữ nhật ( HS giải thích hình chữ nhật và hình không phải là hình chữ nhật ).

- Củng cố cách nhận biết về hình chữ nhật.

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS đo độ dài cạnh hình chữ nhật để thấy AB = CD = 4cm và AD = BC = 3cm; 

MN =  PQ = 5cm và MQ = NP = 2cm.

+ Bài 3: - HS xác định yêu cầu bài, quan sát kĩ các hình để nhận biết các hình chữ nhật: ABMN, MNCD và ABCD. Sau đó tìm chiều dài, chiều rộng của mỗi hình đó.
- 1 HS lên bảng làm.

- HS, GV nhận xét chữa bài.

- Củng cố KN nhận biết về cạnh của HCN.

+ Bài 4: - HS  xác định yêu cầu của bài.
- Cho HS kẻ tuỳ ý một đoạn để tạo ra hình chữ nhật.

- Rèn kĩ năng nhận dạng, vẽ hình chữ nhật.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu đặc điểm hình chữ nhật.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài.


Chiều(2A)    Tiết 1:               tự  nhiên và xã hội
Phòng tránh ngã khi ở trường
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết kể tên những hoạt động dễ gây ngã, nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường. 

- Các KNS được GD trong bài: KN kiên định ( từ chối không tham gia vào trò chơi nguy hiểm ); KN ra quyết định ( nên và không nên làm gì để phòng té ngã ); Phát triển KN giao tiếp thông qua các HĐ học tập.

- HS có ý thức trong việc chọn và chơi những trò chơi  để phòng tránh ngã  khi ở trường.

II. chuẩn bị:
- GV: Tranh minh hoạ trong SGK- 36, 37. 
- Các PP dạy học: PP thảo luận nhóm; trò chơi; Suy nghĩ – Thảo luận cặp đôi – Chia sẻ.  

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS kể về công việc của các thành viên trong trường em ?

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: 

- HS khởi động: chơi trò chơi : “ Bịt mắt bắt dê”.

- GV lưu ý HS khi chơi cẩn thận, không xô đẩy để tránh ngã. 

- Liên hệ để vào bài mới.

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Làm việc với SGK để nhận biết được các hoạt động nguy hiểm cần tránh.
+ Mục tiêu: HS kể tên những HĐ hay trò chơi dễ gây ngã và nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường. 
+ Cách tiến hành:
- GV nêu CH: Hãy kể tên những HĐ dễ gây nguy hiểm ở trường ?
- Mỗi  HS  nói 1 câu - GV ghi các ý kiến lên bảng.
- HS làm việc theo cặp: quan sát các hình SGK - 36, 37 - chỉ và nói những HĐ của các bạn trong từng hình; HĐ nào dễ gây nguy hiểm ?

- Đại diện một số HS lên trình bày trước lớp.

- GV phân tích mức độ nguy hiểm ở mỗi HĐ.
-> GV kết luận: Những HĐ: Chạy đuổi nhau trong sân trường, chạy và xô đẩy nhau ở cầu thang, trèo cây, với cành qua cửa sổ trên lầu, ... là rất nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà đôi khi còn gây nguy hiểm cho các bạn khác. 

* HĐ 2: Thảo luận: Lựa chọn trò chơi bổ ích. 

+ Mục tiêu: HS có ý thức trong việc lựa chọn trò chơi để phòng tránh ngã khi ở trường. 

+ Cách tiến hành: 

- HS thảo luận chọn một trò chơi và tổ chức chơi theo nhóm ( 10 phút ).

- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi trước lớp: 

. Nhóm em chơi trò chơi gì ? Em cảm thấy như thế nào khi chơi trò chơi này ? 

. Theo em trò chơi này có gây ra tai nạn cho bản thân và cho các bạn không? 

. Em cần lưu ý điều gì trong khi chơi trò chơi này để khỏi gây ra tai nạn ?                       

-> GV kết luận về những trò chơi bổ ích.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS thi đua theo nhóm ghi những HĐ nên làm và không nên làm để giữ an toàn cho mình và cho người khác khi ở trường.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​ơng HS tích cực học tập. Nhắc HS chơi những trò chơi bổ ích để phòng tránh ngã khi ở trường.
    
 TiÕt 2:                                   LUYỆN TỪ VÀ CÂU (*)                            
Luyện tập: Từ ngữ về vật nuôi - Câu kiểu Ai thế nào ?
I. Mục đích yêu cầu:

- Mở rộng vốn từ: các từ chỉ đặc điểm của loài vật. Luyện tập kiểu câu Ai thế nào ?

- HS nêu được các từ ngữ chỉ đặc điểm của loài vật; Biết thêm được hình ảnh so sánh vào sau từ cho trước và nói câu có hình ảnh so sánh.

- HS tích cực, chủ động học tập .

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ ghi sẵn ND các BT 2, 3. 

- Vở BT Tiếng Việt.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Luyện tập: Từ ngữ về vật nuôi. 

+ Bài 1: Hãy chọn các từ: nhanh nhẹn, chậm chạp, khoẻ, trung thành để điền vào chỗ trống cho phù hợp với đặc điểm của từng loài vật:

  Con chó ...............................               Con voi ...................................

  Con thỏ  ...............................               Con rùa .................................. 
 - HS đọc thầm yêu cầu của bài - 1, 2 HS đọc to tr​ước lớp.
- GV nhấn mạnh cho HS: Chọn cho mỗi con vật một từ chỉ đúng đặc điểm của nó.

- HS quan sát tranh SGK, trao đổi theo cặp rồi chọn đúng từ chỉ đặc điểm của mỗi con vật điền vào chỗ trống.. 

- Một số HS nêu kết quả - GV cùng nhận xét, chữa bài:

         Con chó: trung thành.                Con voi: khoẻ.             

         Con thỏ: nhanh nhẹn.                Con rùa: chậm chạp.

- GV giới thiệu thêm cho HS một số thành ngữ nhấn mạnh đặc điểm của mỗi con vật: Khoẻ như trâu, Chậm như sên, Nhanh như thỏ, Trung thành như chó, Nhát như cáy, ...
- HS có thể tìm thêm một số câu TN để nhấn mạnh đặc điểm của các con vật khác.
+ Bài 2: Hãy thêm từ để tạo nên một hình ảnh so sánh:

  M: trắng -> Trắng như trứng gà bóc.

............... như núi.                    ............. như tranh.                       ............. như sóc.

............... như bụt.                    ............. như cọp.                          ............ như trâu.

- 1, 2 HS đọc to  yêu cầu của đề bài, cả lớp đọc thầm bài ( Đọc cả mẫu ).
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.
- HS  làm bài vào vở BT, GV bao quát giúp đỡ HS để các em biết thêm những hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ.
- Một số HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến. 
- GV cùng cả lớp nhận xét, ghi bảng  một số cụm từ so sánh.
. GV củng cố, khắc sâu vốn từ ngữ về vật nuôi.
* HĐ 2: Luyện tập câu kiểu Ai thế nào ?

+ Bài 3: Hãy dùng cách nói như trên để viết tiếp các câu có ý so sánh dưới đây:

a) Con voi  ở vườn bách thú có bốn cái chân to ...........................

b) Đôi tai của nó to ...........................

c) Cái đuôi của nó giống ...........................

 M: Con voi  ở vườn bách thú có cái vòi dài như 
- HS đọc yêu cầu của bài, GV kết hợp gắn bảng phụ ghi sẵn NDBT lên bảng và giải thích mẫu, giúp HS hiểu yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài vào vở BT .

- Một HS lên bảng điền. GV gọi HS khác đọc bài làm của mình.

- HS chữa bài và cùng GV nhận xét, điều chỉnh bài làm nếu cần thiết. 
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- HS nhắc lại ND tiết học, GV củng cố cho HS những TN chỉ đặc điểm của loài vật; Câu kiểu Ai thế nào ?

- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. Nhắc HS VN tiếp tục hoàn chỉnh BT 2, 3 ( những em chưa xong ).


Tiết 3:                                                       Toán ( * )   
   ôn tập về hình học, giải toán.

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố về nhận dạng hình tứ giác, hình chữ nhật; vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Biết xác định khối lượng qua sử dụng cân; Biết xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó là ngày thứ mấy trong tuần; Biết xem giờ đúng trên đồng hồ.
- Rèn KN nhận dạng hình tứ giác, hình chữ nhật; vẽ đoạn thẳng; KN xác định khối lượng, kĩ năng xem giờ đúng, xem lịch tháng, ...

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị: 

- Một số miếng bìa, cắt thành các hình tam giác, tứ giác, hình vuông, hình CN.

- Mô hình đồng hồ; Cân bàn; Một vài túi đường, muối , một vài tờ lịch tháng năm 2015.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập về hình học.
+ Bài 1: - GV gắn các miếng bìa được cắt thành các hình ( như đã CB ).

- HS quan sát và cho biết: Mỗi hình dưới đây là hình gì ?

- HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những ý kiến đúng.

- Củng cố KN nhận dạng hình.

+ Bài 2: - GV nêu và ghi yêu cầu của BT lên bảng:

a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 7 cm.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1 dm.
- HS  đọc yêu cầu của bài.

- HS  nêu nhận xét: ( b ) 1 dm = 10 cm.

- HS dùng thước thẳng và bút tự vẽ các đoạn thẳng theo yêu cầu.

- Củng cố cho HS về cách vẽ đoạn thẳng.

+ Bài 3 :               M                          

                    A                   B      a, Có bao nhiêu hình tam giác, là những hình nào?


N    b,  Có bao nhiêu tứ giác , là những hình nào ?

                    D                        C
* HĐ 2: Giải toán:

- GV hướng dẫn HS giải các bài tập sau

1, Hai số có hiệu bằng 56. Số trừ bằng số lớn nhất có một chữ số. Tìm số bị trừ

- Củng cố cho HS cách tìm số bị trừ.

2, Đàn gà nhà em có 63 con. Mẹ đem bán một số con. Sau khi bán thì đàn gà còn lại 27 con. Hỏi mẹ đã bán được bao nhiêu con gà ?

3, Một cây nến dài 28 cm. Hỏi sau khi cây nến cháy hết 1 dm thì cây nến còn lại bao nhiêu cm ? 

- Bài 2,3 : Củng cố kĩ năng giải toán cho HS.

3, Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập.

- Dặn HSVN tập xem đồng hồ, xem lịch, thực hành cân một số vật.


                                                                       Ngày soạn:  08 / 12 / 2016
                                                                      Ngày dạy: Thứ sáu ngày  16/ 12/ 2016
Chiều (3A, 3B,3C)                        Thủ công 
                                            cắt, dán chữ VUI Vẻ 
I- Mục  đích ,yêu cầu :
- HS  biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI Vẻ.

- Kẻ, cắt, dán đư​ợc chữ VUI Vẻ. Các nét chữ ​tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán t​ương đối phẳng.

- HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II- Chuẩn bị : 

- Mẫu chữ VUI Vẻ.

- Tranh qui trình kẻ, cắt, dán chữ VUI Vẻ.

- Giấy màu, kéo, thư​ớc kẻ, bút chì, hồ dán.

III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu : 

1 . Kiểm tra: 

                 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2 . Bài mới .     

  a - Giới thiệu bài 

  - GV nêu yêu cầu tiết học
    b – Các hoạt động
* HĐ1: HD HS quan sát , nhận xét .

- GV giới thiệu mẫu các chữ VUI Vẻ ; yêu cầu HS quan sát và nêu tên các chữ cái trong mẫu chữ. Đồng thời, nhận xét khoảng cách các chữ trong mẫu chữ.

- Gọi HS nhắc lại cách kẻ, cắt các chữ V, U, I, E.

- GV nhận xét và củng cố cách kẻ, cắt chữ.
* H§ 2: HD mÉu .

- B​ước 1 : Kẻ, cắt chữ cái của chữ  VUI Vẻ và dấu ?

- Kích thước, cách kẻ, cắt các chữ V, U,E, I giống như các bài đã học 7,8,9,10.

- Cắt dấu hỏi: kẻ dấu ? trong 1 « vuông: 

 -Bư​ớc 2 : Dán chữ VUI Vẻ. 

- Vài HS nhắc lại các bư​ớc kẻ, cắt, dán chữ VUI Vẻ
- GV tổ chức cho HS tập kẻ, cắt các chữ cái và dấu hỏi ( ? ) của chữ VUI Vẻ.

 3 . Củng cố – Dặn dò .
   - HS nêu qui trình kẻ, cắt, dán chữ VUI Vẻ.

   - Nhận xét về ý thức học tập.


Tiết 3:                                     Toán ( * )   
   ôn tập về hình học, đo lường

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố về nhận dạng hình tứ giác, hình chữ nhật; vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Biết xác định khối lượng qua sử dụng cân; Biết xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó là ngày thứ mấy trong tuần; Biết xem giờ đúng trên đồng hồ.
- Rèn KN nhận dạng hình tứ giác, hình chữ nhật; vẽ đoạn thẳng; KN xác định khối lượng, kĩ năng xem giờ đúng, xem lịch tháng, ...

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị: 

- Một số miếng bìa, cắt thành các hình tam giác, tứ giác, hình vuông, hình CN.

- Mô hình đồng hồ; Cân bàn; Một vài túi đường, muối , một vài tờ lịch tháng năm 2015.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập về hình học.
+ Bài 1: - GV gắn các miếng bìa được cắt thành các hình ( như đã CB ).

- HS quan sát và cho biết: Mỗi hình dưới đây là hình gì ?

- HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những ý kiến đúng.

- Củng cố KN nhận dạng hình.

+ Bài 2: - GV nêu và ghi yêu cầu của BT lên bảng:

a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 7 cm.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1 dm.
- HSTB đọc yêu cầu của bài.

- HS khá, giỏi nêu nhận xét: ( b ) 1 dm = 10 cm.

- HS dùng thước thẳng và bút tự vẽ các đoạn thẳng theo yêu cầu.

- Củng cố cho HS về cách vẽ đoạn thẳng.

* HĐ 2: Ôn tập về đo lường.
+ Bài 3: - GV tổ chức cho HS thực hành cân một số vật như: túi muối, túi đường; một số quyển sách, vở; ...

- Củng cố cho HS cách xác định khối lượng qua thực hành cân một số vật.

+ Bài 4: - GV cho HS quan sát một tờ lịch tháng năm 2015, GV nêu một số câu hỏi giúp HS xác định số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó là ngày thứ mấy trong tuần ( dựa theo các câu hỏi trong bài tập 3 - SGK trang 87 ).
- HS quan sát và trả lời câu hỏi theo yêu cầu.

- Củng cố cho HS cách xác định số ngày trong tháng và ngày trong tuần lễ.

+ Bài 5: - GV dùng mô hình đồng hồ quay kim để đồng hồ chỉ giờ đúng.
- HS quan sát mô hình đồng hồ đọc số giờ đúng trên đồng hồ.

- GV có thể hỏi thêm HS về cách xác định thời điểm qua xem đồng hồ.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập.

- Dặn HSVN tập xem đồng hồ, xem lịch, thực hành cân một số vật.

  Buổi chiều :
                                              Tiết 1 :                toán ( * )
   ôn Luyện về tính giá trị của biểu thức

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Củng cố KN tính giá trị của biểu thức các dạng: chỉ có phép cộng, phép trừ; chỉ có phép nhân, phép chia; có các phép cộng, trừ, nhân, chia và biểu thức có dấu ngoặc đơn.

- Rèn luyện kĩ năng tính giá trị biểu thức.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  - GV: ND KT liên quan.

III. Các hoạt động dạy học :
* HĐ 1: Ôn luyện về tính giá trị của biểu thức.
GV tổ chức, HDHS làm các BT sau :
+ Bµi 1: Tính giá trị của biểu thức.
    a) 453 + 231 + 26 =                                    b) 876 – 133 + 129 =

    c)   30 x 2 : 3 =                                           d)   840 : 7 : 4 =

- HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS nêu nhận xét về các dấu phép tính trong mỗi BT -> xác định dạng biểu thức.
-> Nêu cách tính giá trị của các biểu thức.
- HS tự làm bài vào vở - Một số HS làm bài trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài, thống nhất KQ đúng.

- Củng cố cách tính giá trị của BT chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân và phép chia.

+ Bài 2: Tính giá trị của biểu thức.

    a)   45 x 7 + 416 =                                    b) 145 + 6 x 4  =

    c)   944 : 4 + 134 =                                   d)  187 – 63 : 9 =

- Các bước tiến hành tương tự bài 1.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức có cả phép cộng, trừ, nhân, chia 
+ Bài 3: Tính giá trị của biểu thức.

    a)   585 – ( 341 + 27 ) =                                    b) 42 + ( 59 – 38 )  =

    c)   845 : ( 9 – 4 ) =                                           d)  648 : ( 2 x 3 ) =

- Các bước tiến hành tương tự bài 1, 2.

- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn. 

* HĐ 2 : Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực. Dặn HS ghi nhớ cách tính giá trị của biểu thức.


                                   Tiết 2:                    tiếng việt ( * )

          ôn về từ chỉ đặc điểm. ôn tập câu ai thế nào ? dấu phẩy.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Ôn về các từ chỉ đặc điểm của người, vật; Ôn tập mẫu câu Ai thế nào ?; Tiếp tục ôn luyện về dấu phẩy.

- Rèn KN nhận biết về từ chỉ đặc điểm; KN đặt câu Ai thế nào ? và KN sử dụng dấu phẩy.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  

- GV: ND các BT liên quan.

III. các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Ôn về từ chỉ đặc điểm.

+ Bài 1:  Tìm các từ chỉ đặc điểm có trong mỗi đoạn văn sau rồi xếp các từ đó thành 3 loại theo bảng sau:

a) Từ những chùm hoa trắng muốt, nhụy vàng, hương thơm ngan ngát, dìu dịu ngày nào, chỉ sau mấy tháng, quả cam đã to bằng vốc tay em. Quả nào cũng sần sùi, màu xanh sẫm.

b) Chú gà trống có thân hình to lớn, chắc nịch. Bộ lông màu nâu đỏ ánh. Cái đuôi là một túm lông màu đen pha xanh, cao vổng lên rồi uốn lượn xuống trông thật kiêu ngạo nhưng cũng thật mĩ miều.

	Từ chỉ màu sắc
	Từ chỉ hình dáng
	Từ chỉ tính chất

	
	
	


 - HS nêu yêu cầu của bài. 

- GV HD HS đọc lần lượt từng đoạn văn rồi tìm các TN chỉ đặc điểm có trong mỗi đoạn, sau đó xếp các từ ngữ chỉ đặc điểm đó thành 3 loại và điền vào bảng.

- HS tự làm bài.

- 3 HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.

- GV + HS nhận xét, chốt lại những TN đúng. GV kết hợp ghi bảng.

- Củng cố vốn từ chỉ đặc điểm.

* HĐ 2: Ôn tập câu kiểu Ai thế nào ?

+ Bài 2: Đặt câu theo mẫu Ai thế nào ? để miêu tả:

a) Một em bé.

b) Một bông hoa trong vườn.

c) Một buổi sáng sớm mùa đông.

- HS nêu yêu cầu của bài.  

- GV lưu ý HS có thể đặt nhiều câu theo mẫu Ai thế nào ? để tả một ng​ười ( một vật hoặc cảnh ) đã nêu.
- HS tự làm bài vào vở, 3 HS làm bài trên bảng lớp ( mỗi HS đặt 1 câu ). 

- Cả lớp và GV cùng nhận xét, chốt lại câu đúng. 

- Củng cố cách đặt câu theo mẫu Ai thế nào ?

* HĐ 3: Ôn luyện về dấu phẩy.

+ Bài 3: Chép lại đoạn văn và điền dấu phẩy vào những chỗ cần thiết:
       Buổi sáng sương muối phủ trắng cành cây bãi cỏ. Gió bấc hun hút thổi đem lại cái lạn tê tái. Núi đồi thung lũng làng bản chìm trong biển mây mù. Mây bò trên mặt đất tràn vào trong nhà quấn lấy người đi đường.
- HS nêu yêu cầu BT. 

- Cho HS làm bài vào vở.

- 1 HS lên bảng điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cách sử dụng dấu phẩy trong câu.

* HĐ 4: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại nội dung luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tốt. Dặn HS ôn bài.

                           
                                                                                Ngày soạn : 09 - 12 -  2016
                                                                          Ngày dạy : Thứ 6 ngày  16 - 12 -  2016
               Buổi sáng :            
                                  Tiết 1:                tập làm văn

                                   viết về thành thị, nông thôn

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Viết được một bức thư ngắn cho bạn ( khoảng 10 câu ) để kể những điều đã biết về thành thị, nông thôn.

- Rèn kĩ năng viết thư kể về thành thị, nông thôn.

- GD ý thức tự hào về cảnh quan môi trường trên các vùng đất nước, quê hương.

II. chuẩn bị : - Bảng lớp viết trình tự mẫu của lá thư ( SGK - tr. 83 )

III. các hoạt động dạyhọc :
1. Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS  kể lại những điều em biết về nông thôn ( hoặc thành thị ). 

- HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài: 
                        b) Các hoạt động:

* HĐ 1:  Luyện viết về thành thị, nông thôn.

- 1 HS  đọc yêu cầu ( SGK - T. 147 ).

- GV nhấn mạnh yêu cầu của bài: Viết một bức thư ngắn cho bạn, kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn ( viết khoảng 10 câu )

- HS  đọc thầm trình tự mẫu của một lá thư trên bảng lớp.

- GV  mời 1, 2 HS nói mẫu đoạn đầu lá thư của mình.

- GV nhắc HS viết lá thư khoảng 10 câu hoặc có thể viết dài hơn; trình bày thư cần đúng thể thức, nội dung hợp lí.

- Cả lớp viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp HS hoàn thành bài.

- 5, 7 HS đọc thư trước lớp. Cả lớp và GV nhận xét, khen một số bài làm tốt.

3. Củng cố, dặn dò:
- Qua bài học em thấy cảnh quan môi trường trên các vùng đất quê hương mình ntn ? 

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết tốt, nhắc nhở HS chưa hoàn thành bài, tiếp tục hoàn thành.

                          Tiết 2:                 tự nhiên - xã hội
                                                   ôn tập học kì I

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Ôn tập, hệ thống KT về con người và sức khỏe.
- Nêu tên và chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh và cách giữ vệ sinh các cơ quan đó.

- HS  có ý thức giữ gìn vệ sinh các cơ quan trong cơ thể.

II. Chuẩn bị:  

- GV: Hình các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh ( hình câm ).

Thẻ ghi tên các cơ quan và chức năng của các cơ quan đó.

- HS: Tranh, ảnh sưu tầm.
III. các Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  HS kể tên 1 số cơ quan của cơ thể đã học.

2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động:

* HĐ 1:  Chơi trò chơi "Ai nhanh,  Ai đúng ?"
+ Mục tiêu: Thông qua trò chơi, HS có thể kể được tên và chức năng của các bộ phận của từng cơ quan trong cơ thể.

+ Cách tiến hành:
- Bước 1:

 GV chuẩn bị tranh to ( cỡ giấy khổ Ao ) vẽ các cơ quan: hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh và các thẻ ghi tên cơ quan, chức năng của từng bộ phận.

- Bước 2: 

+ GV tổ chức cho HS quan sát và gắn được thẻ vào tranh ( gắn thẻ ghi tên cơ quan trong cơ thể  -> gắn thẻ chức năng của từng bộ phận ).

+ HS chơi theo nhóm.

+ Cả lớp, GV nhận xét từng nhóm, sửa lỗi cho HS gắn sai, tuyên dương cá nhân, nhóm gắn đúng, nhanh.

* HĐ 2:  Hướng dẫn HS làm BT 2 trong vở BT TN - XH

+ Mục tiêu: Khắc sâu một số bệnh thường gặp ở các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và cách đề phòng các bệnh đó.

+ Cách tiến hành: - HS đọc yêu cầu của bài.

- GV giải thích giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ HS.

- Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- Gọi một số em trình bày bài.

- GV khắc sâu KT về một số bệnh thường gặp ở cơ quan hô hấp, cơ quan tuần hoàn, cơ quan bài tiết nước tiểu và cách phòng các bệnh đó.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu ND KT ôn tập.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. Dặn HS ôn lại bài.


                                     Tiết 3:                            toán
                                                    T.85: hình vuông

I. mục đích yêu cầu:
- Nhận biết một số yếu tố ( đỉnh, cạnh, góc ) của hình vuông. Vẽ được hình vuông đơn giản ( trên giấy kẻ ô vuông ).

- Rèn KN nhận biết và vẽ hình vuông.

- HS  tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị:  

- GV:  Một số mô hình về hình vuông, ê ke, thước, phiếu học tập ( BT 3 ).

- HS: £ ke, thước.

III. các hoạt động dạy học :
1. Kiểm tra bài cũ:    - 2 HS nêu khái niệm về hình chữ nhật.   

                                    - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                                  b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Giới thiệu về hình vuông.

- GV chỉ vào hình vẽ sẵn trên bảng và giới thiệu: Đây là hình vuông ABCD.

+ Hình vuông ABCD có 4 góc vuông ( kết hợp dùng ê ke kiểm tra ).

+ 4 cạnh hình vuông có độ dài bằng nhau ( dùng thước để kiểm tra ).

-> Kết luận: Hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

- HDHS nhận biết hình vuông: GV đưa một số tứ giác bằng mô hình để HS nhận biết hình nào là hình vuông, hình nào không là hình vuông.

- HS liên hệ các đồ vật xung quanh có dạng hình vuông.

* HĐ 2: Thực hành.

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GVHD HS quan sát kĩ từng hình rồi nêu nhận xét: hình EGHI là hình vuông; hình ABCD, MNPQ không phải là hình vuông ( GV có thể yêu cầu HS giải thích hình vuông và hình không phải là hình vuông ).

- Củng cố cách nhận biết hình vuông.

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS đo độ dài cạnh hình vuông rồi ghi kết quả đo vào vở. 

     Chẳng hạn: Độ dài cạnh hình vuông ABCD là 3 cm.

+ Bài 3: - GV phát phiếu  học tập cho HS.
- HS xác định yêu cầu của bài, quan sát kĩ từng hình rồi tự kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình vuông. 

- 2 HS lên bảng làm.

- HS, GV nhận xét chữa bài.

- Củng cố cách vẽ hình vuông.

+ Bài 4:  - HS  xác định yêu cầu của bài.
- Cho HS quan sát hình mẫu trong SGK. GV HDHS đếm số ô vuông trong vở, đánh dấu các đỉnh của mỗi hình vuông rồi dùng bút và thước để nối các đỉnh -> được hình vuông theo yêu cầu.

- Rèn kĩ năng vẽ hình vuông đơn giản.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại đặc điểm của hình vuông.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


                                  Tiết 4:                          sinh hoạt 
                                                             sinh hoạt lớp

i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuẩn bị :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.
4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm: …………………………………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
* Hạn chế:.…………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ….
................................................................................................................................................. 
5. Phương hướng tuần tới.

- Thực hiện tốt chủ điểm của tháng 12.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                            Ngày soạn : 13 - 12 -  2013.

                                                                      Ngày dạy : Thứ 6 ngày  20 - 12 -  2013.

                            Tiết 1:                  luyện từ và câu ( * )

                                               từ ngữ về thành thị và nông thôn. 

                               Luyện nói về thành thị , nông thôn.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Mở rộng vốn từ về thành thị - nông thôn. Tiếp tục luyện nói về Thành thị và Nông thôn,

- Phân loại được các từ chỉ sự vật và con người ở thành phố, nông thôn; Biết kể về Thành thị và Nông thôn.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  

- GV: ND các BT liên quan.

- HS: Vở ôn luyện và KT Tiếng Việt 3 - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Mở rộng vốn từ về thành thị - nông thôn.

. GV tổ chức cho HS làm BT 2 - Tiết ôn tập trong Vở Ôn luyện và KT Tiếng Việt 3 - tập 1 

( trang 70 ):

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.
- 1 HS đọc các từ trong bài.

- GV lưu ý HS: Phân loại các từ chỉ sự vật và con người ở thành phố với các từ chỉ sự vật và con người ở nông thôn.

- HS tự làm bài vào vở. 2 HS làm trên bảng lớp. 

- HS nhận xét, chữa bài, thống nhất các từ ngữ đúng:

	Sự vật và con người ở thành phố
	Sự vật và con người ở nông thôn

	Phố xá, công viên, đường phố, rạp chiếu phim, nhà máy, lao công, sinh viên, cảnh sát giao thông.
	Vườn cây, ao làng, đường làng, giếng làng, sân đình, cánh đồng, bãi ngô, cây đa bến nước, bờ tre, nông dân.


. Củng cố KN phân biệt các từ chỉ sự vật và con người ở thành phố với các từ chỉ sự vật và con người ở nông thôn.

* HĐ 2: Luyện nói về thành thị - nông thôn.

. GV tổ chức cho HS làm BT 2 ( Tiết ôn tập trong Vở Ôn luyện và KT T. Việt 3 - tập 1 

( trang 70 ):

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GVHDHS chọn các TN đã cho trong dấu ngoặc đơn điền vào các chỗ trống để được các đoạn văn nói về thành thị ( Đoạn a ) và nông thôn ( Đoạn b ).
- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Một số HS tiếp nối nhau đọc lại từng đoạn văn đã điền đầy đủ.

- Củng cố KN nói về thành thị, nông thôn,

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại nội dung luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tốt. Dặn HS VN tìm hiểu thêm về thành thị - nông thôn.
                    Tiết 2 :                               toán ( * )
   ôn Luyện về tính giá trị của biểu thức.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Củng cố KN tính giá trị của biểu thức các dạng đã học và giải bài toán bằng 2 phép tính.
- Rèn luyện kĩ năng tính giá trị biểu thức và giải bài toán bằng 2 phép tính.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  

- GV: ND KT liên quan.

- HS: Sách ôn luyện và KT Toán 3 – tập 1.

III. Các hoạt động dạy học :
* HĐ 1: Ôn luyện về tính giá trị của biểu thức.

. GV tổ chức cho HS làm các BT 1, 2, 3,  4 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 – tập 1 – Phần ôn luyện – Tuần 17 ):

+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS nhắc lại cách tính giá trị của biểu thức trường hợp có dấu ngoặc đơn.

- HS tự làm bài vào vở, 4 HS làm trên bảng lớp.
- HS nhận xét, chữa bài, thống nhất KQ đúng.

- Củng cố về cách tính giá trị của BT có dấu ngoặc đơn.

+ Bài 2: - Các bước tiến hành tương tự bài 1.

- Củng cố về cách tính giá trị của BT có cả phép tính cộng,  trừ,  nhân, chia và BT có dấu ngoặc đơn.

+ Bài 3: - 1 HS nêu yêu cầu của bài.

- GV HDHS lần lượt tính giá trị của từng BT ở vở nháp rồi ghi KQ ( giá trị ) của từng BT vừa tính được vào bảng.

- HS tự làm bài vào vở, nêu miệng KQ.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố về giá trị của biểu thức.

+ Bài 4: - Tiến hành tương tự bài 3.

- GVHDHS tính giá trị của BT ở vế trái rồi so sánh với số đã cho ở vế phải sau đó điền dấu ( cột 1 ); Tính giá trị của cả 2 BT ở 2 vế rồi so sánh 2 giá trị vừa tìm được , sau đó điền dấu ( cột 2 ).

- Củng cố cách tính và so sánh giá trị của biểu thức .

* HĐ 2: Luyện tập giải bài toán bằng hai phép tính.
 GVHDHS làm bài 5 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 – tập 1 – Phần ôn luyện – Tuần 176 ):

+ Bài  5: - HS đọc đề bài. 1 HS nêu tóm tắt bài toán.

- GVHDHS phân tích, tóm tắt bài toán -> tìm cách giải:

. Bước 1: Tìm mỗi hố ga xây hết bao nhiêu viên gạch ( Số viên gạch để xây một hố ga ).

. Bước 2: Tìm mỗi hàng xây hết bao nhiêu viên gạch( Số viên gạch được xây ở một hàng).

- HS tự giải bài toán vở, 1 HS làm trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài.

. Củng cố KN giải bài toán bằng hai phép tính.

* HĐ 3 : Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực. Dặn HS ghi nhớ cách tính giá trị của các biểu thức dạng đã học

TIẾT 2 :                                                  ToáN*
                       luyện tập  về tính giá trị của biểu thức

I. Mục đích, yêu cầu :

 - Củng cố về về tính giá trị của biểu thức.

 - Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức nhanh, chính xác.

 - HS  tích cực học tập.

II. Chuẩn bị:  HS :Vở BT Toán in.

III. Các hoạt động dạy - học :

* HĐ1: Củng cố  kiến thức cũ

  - HS tiếp nối nhau đọc 4 quy tắc tính giá trị của biểu thức.

  - GV : Tính giá trị của biểu thức :  100 - (40 + 50) . HSK- G nêu cách làm. Cả lớp làm bảng con.

  - GV chuẩn xác kiến thức.

* HĐ2 : Luyện tập

    HS mở vở BT Toán in làm BT1, 2, , 4 trang 89, 90.

+ Bài 1 :  

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 2 HS làm  trên bảng lớp.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS TB- Y.

 - HS, GV nhận xét chữa bài. GV lưu ý HS  biểu thức :

            370 + 12 : 2 = 370 + 6                                      231 - 100 x 2 = 231 - 200

                                = 376                                                                   = 31 

- Củng cố về tính giá trị của biểu thức.
+ Bài 2 :

 - HS xác định yêu cầu bài. 

 - Cho cả lớp làm vào vở BT.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - 2 HS lên bảng  làm bài.

 - HS, GV nhận xét, chữa bài.

 - Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức.
+Bài 3 :

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - Cho HS  làm bài  vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

+Bài 4 : (HSK- G)

-  HS  đọc bài toán.

- HS nêu 2 cách làm.

- HS tự làm vào vở BT. 2 HS lên bảng làm bài ( mỗi em làm 1 cách). 

- Chữa bài, củng cố về giảỉ bài toán có hai phép tính.

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu cách tính giá trị của các biểu thức.

 - Nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.  

 - Dặn dò VN xem lại bài.



Tiết 4                                                  Thủ công 

cắt, dán chữ VUI Vẻ 

I- Mục  đích ,yêu cầu :

- HS  biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI Vẻ.

- Kẻ, cắt, dán đ​ợc chữ VUI Vẻ. Các nét chữ ​ơng đối thẳng và đều nhau. Chữ dán t​ơng đối phẳng.

- HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II- Chuẩn bị : 

- Mẫu chữ VUI Vẻ.

- Tranh qui trình kẻ, cắt, dán chữ VUI Vẻ.

- Giấy màu, kéo, th​ớc kẻ, bút chì, hồ dán.

III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu : 

1 . Kiểm tra: 

                 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2 . Bài mới .    
a. Giới thiệu bài .
 b .Các hoạt động
* HĐ1: HD HS quan sát , nhận xét .

- GV giới thiệu mẫu các chữ VUI Vẻ ; yêu cầu HS quan sát và nêu tên các chữ cái trong mẫu chữ. Đồng thời, nhận xét khoảng cách các chữ trong mẫu chữ.

- Gọi HS nhắc lại cách kẻ, cắt các chữ V, U, I, E.

- GV nhận xét và củng cố cách kẻ, cắt chữ.
* H§ 2: HD mÉu .

 - B​ước 1 : Kẻ, cắt chữ cái của chữ  VUI Vẻ.

 -Bư​ớc 2 : Dán chữ VUI Vẻ. 

- Vài HS nhắc lại các b​ớc kẻ, cắt, dán chữ VUI Vẻ
- GV tổ chức cho HS tập kẻ, cắt các chữ cái và dấu hỏi ( ? ) của chữ VUI Vẻ.

  3 . Củng cố – Dặn dò .
   - HSG nêu qui trình kẻ, cắt, dán chữ VUI Vẻ.

   - Nhận xét về ý thức học tập.


Chiều 

Tiết 1:                                                  Toán *
                                              Luyện tập tổng hợp

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Củng cố và khắc sâu cho HS về cách tính giá trị của biểu thức ở các tr​ường hợp đã học ; cách giải bài toán có lời văn.

 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập, giải toán một cách thành thạo và chính xác.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập

II. Chuẩn bị:

Nội dung ôn tập; vở BTT in
III. Các hoạt động dạy - học: 

1.  Kiểm tra bài cũ: 

3 HS nêu 3 quy tắc tính giá trị của biểu thức. GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu  bài:    
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Củng cố kiến thức

 - HSK- G nêu lại 3 quy tắc tính giá trị của biểu thức đã học.

 - HSTB nhắc lại 3 quy tắc vừa nêu trên.

 - HSK- G lấy VD minh họa. GV nhận xét, chuẩn xác KT.

* HĐ2: HD HS làm bài tập

 - HS mở vở BTT in trang 92.

 - HS đọc lần l​ượt từng bài tập.

 - HS làm bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS làm bài.

 - Chữa bài, nhận xét, bổ sung.

 + Bài 1 : Củng cố cách tính giá trị của biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc nhân, chia.

 + Bài 2 : Củng cố cách tính giá trị của biểu thức có cả phép cộng, trừ, nhân, chia.

 + Bài 3 : Củng cố cách tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc.

 + Bài 4 : Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính.

* H§3 : HSK- G

  Bài tập: Tính giá trị của biểu thức :

  a) (215 + 26) x 3                                  b) 326 + (405 - 48 : 4 ) 

  c)   257 + 58 x 5                                    d) ( 972 - 52 x 3 ) : 6

 - HS làm bài rồi chữa bài. GV chuẩn xác KT, củng cố cách tính giá trị của biểu thức.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV nhấn mạnh nội dung bài .

 - Nhận xét tiết học.

 - Dặn dò VN xem lại bài.


Tiết 2                                    Hoạt động tập thể
Tìm hiểu về đất nước con người việt nam
I. Mục đích yêu cầu:

 - H/S hiểu được nội dung đề tài, nêu tên một số cảnh đẹp của quê hương đất nước và con người Việt Nam.

 - Biết cách vẽ và vẽ được tranh về cảnh đẹp thiên nhiên đất nước và nêu được một vài nét tiêu biểu về con người Việt Nam.

 - Thêm yêu quý cảnh đẹp của quê hương đất nước con người Việt Nam.

II. chuẩn bị : 

- G/V và H/S sưu tầm tranh ảnh về cảnh đẹp của thiên nhiên.

- Tranh ảnh về thiên nhiên…

- H/S có giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.

III. Hoạt động dạy học:

 1. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài: 

b. HD các hoạt động:

	 */ Hoạt dộng 1: Tìm chọn nội dung đề tài - Gợi ý H/S nêu tên một số cảnh đẹp của quê hương , đất nước.
 - Cho H/S xem tranh ảnh và gợi ý, dẫn dắt các em tiếp cận đề tài qua các câu hỏi:

+ Những bức tranh này vẽ về nội dung gì?

 +Hình ảnh chính trong tranh là gì?

- G/V nhấn mạnh: Trên đất nước, ở quê hương ta có rất nhiều cảnh đẹp nổi tiếng ….

* Hoạt động 2: Hướng dẫn H/S vẽ tranh về cảnh đẹp của thiên nhiên.

 -Muốn vẽ được 1 bức tranh đẹp về cảnh đẹp  em cần lưu ý điều gì?

 - G/V gợi ý các bước vẽ một bức tranh đẹp. 

* Hoạt động 3: H/S thực hành vẽ tranh ( Lưu ý H/S vẽ tranh cân đối ) 
	- H/S nối tiếp nhau nêu tên cảnh đẹp nổi tiếng của quê hương đát nước.

- Quan sát tranh, ảnh nhận xét về đề tài 

+ Những bức tranh này vẽ về cảnh đep …..

+ Hình ảnh chính là cảnh….

- Em cần lưu ý nhớ lại hình ảnh của cảnh đẹp mà em thích. Chọn hình ảnh chính phụ cho rõ ràng…

 Chọn màu theo ý thích để vẽ.

- H/S thực hành vẽ tranh vào giấy A4.

- Học sinh thực hành vẽ tranh.

 


 * HĐ 4: Trưng bày sản phẩm và nêu một số nét tiêu biểu về con người Việt Nam .

- Đánh giá, nhận xét tranh của bạn.

- Giáo viên gợi ý để H/S nhận xét, chọn các bài vẽ đẹp.

3. Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét chung tiết học 

- Hoàn thành bài vẽ ở nhà.

TIẾT 2 :                                          ToáN*
                       luyện tập  về tính giá trị của biểu thức

I. Mục đích, yêu cầu :

 - Củng cố về về tính giá trị của biểu thức.

 - Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức nhanh, chính xác.

 - HS  tích cực học tập.

II. Chuẩn bị:  HS :Vở BT Toán in.

III. Các hoạt động dạy - học :

* HĐ1: Củng cố  kiến thức cũ

  - HS tiếp nối nhau đọc 4 quy tắc tính giá trị của biểu thức.

  - GV : Tính giá trị của biểu thức :  100 - (40 + 50) . HSK- G nêu cách làm. Cả lớp làm bảng con.

  - GV chuẩn xác kiến thức.

* HĐ2 : Luyện tập

    HS mở vở BT Toán in làm BT1, 2, , 4 trang 89, 90.

· Bài 1 :  

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 2 HS làm  trên bảng lớp.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS TB- Y.

 - HS, GV nhận xét chữa bài. GV lưu ý HS  biểu thức :

            370 + 12 : 2 = 370 + 6                                      231 - 100 x 2 = 231 - 200

                                = 376                                                                   = 31 

- Củng cố về tính giá trị của biểu thức.
· Bài 2 :

 - HS xác định yêu cầu bài. 

 - Cho cả lớp làm vào vở BT.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - 2 HS lên bảng  làm bài.

 - HS, GV nhận xét, chữa bài.

 - Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức.
· Bài 3 :

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - Cho HS  làm bài  vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

· Bài 4 : (HSK- G)

-  HS  đọc bài toán.

- HS nêu 2 cách làm.

- HS tự làm vào vở BT. 2 HS lên bảng làm bài ( mỗi em làm 1 cách). 

- Chữa bài, củng cố về giảỉ bài toán có hai phép tính.

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu cách tính giá trị của các biểu thức.

 - Nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.  

 - Dặn dò VN xem lại bài.



Tiết 4 :                                            thể dục
           bài  tập rèn luyện ttcb. trò chơi : chim về tổ

i. mục đích, yêu cầu: 

 - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. biết cách đi 1 - 4 hàng dọc theo nhịp.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác, chủ động.

 - Biết cách chơi trò chơi "Chim về tổ"và tham gia chơi đ​ược các trò chơi.

 - HS có ý thức tự giác luyện tập.

 II. Địa điểm, ph​ương tiện :  

 - Địa điểm  : VS sân tr​ường sạch sẽ.
 - Phư​ơng tiện : Chuẩn bị 1 còi, dụng cụ và kẻ vạch cho trò chơi "Chim về tổ".

 III. Nội dung và ph​ương pháp lên lớp : 

 1. Phần mở đầu :
  - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học : 1 - 2 phút.

  - Cả lớp chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập : 1 phút.

  - Trò chơi " Làm theo hiệu lệnh": 2 phút.

 2. Phần cơ bản : 
 a) Ôn tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, đi theo nhịp 1 - 4 hàng dọc: 8 - 10 phút.

  - Cả lớp cùng thực hiện dưới sự điều khiển của  cán sự. Mỗi nội dung tập 2 - 3 lần.

  - Chia tổ cho HS tập luyện theo hình thức thi đua, cán sự điều khiển cho các bạn tập. GV đi đến từng tổ quan sát, nhắc nhở kết hợp sửa chữa động tác sai cho HS.  GV nhận xét và đánh giá, tổ nào tập đều, đúng đẹp được biểu dương. 

 b) Chơi trò chơi " Chim về tổ": 6 -  8 phút.
  - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và nội quy chơi. sau đó cho HS chơi thử lần 2 để hiểu cách chơi và nhớ nhiệm vụ của mình, rồi mới cho chơi chính thức.

  - GV luôn nhắc các em đảm bảo an toàn trong luyện tập và vui chơi.

3. Phần kết thúc : 

  -  Đứng tại chỗ vỗ tay và hát : 1 phút.

  - GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét, khen ngợi những HS thực hiện động tác chính xác : 2 - 3 phút.

  - Dặn dò VN : Ôn bài thể dục phát triển chung và các động tác RLTTCB.

Tiết 3                                             Thủ công 

cắt, dán chữ VUI Vẻ 

I- Mục  đích ,yêu cầu :

- HS  biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI Vẻ.

- Kẻ, cắt, dán đ​ợc chữ VUI Vẻ. Các nét chữ ​ơng đối thẳng và đều nhau. Chữ dán t​ơng đối phẳng.

- HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II- Chuẩn bị : 

- Mẫu chữ VUI Vẻ.

- Tranh qui trình kẻ, cắt, dán chữ VUI Vẻ.

- Giấy màu, kéo, th​ớc kẻ, bút chì, hồ dán.

III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu : 

1 . Kiểm tra: 

                 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2 . Bài mới .       a - Giới thiệu bài .
                           b – Các hoạt động
* HĐ1: HD HS quan sát , nhận xét .

- GV giới thiệu mẫu các chữ VUI Vẻ ; yêu cầu HS quan sát và nêu tên các chữ cái trong mẫu chữ. Đồng thời, nhận xét khoảng cách các chữ trong mẫu chữ.

- Gọi HS nhắc lại cách kẻ, cắt các chữ V, U, I, E.

- GV nhận xét và củng cố cách kẻ, cắt chữ.
* H§ 2: HD mÉu .

 - B​ớc 1 : Kẻ, cắt chữ cái của chữ  VUI Vẻ.

 -B​ớc 2 : Dán chữ VUI Vẻ. 

- Vài HS nhắc lại các b​ớc kẻ, cắt, dán chữ VUI Vẻ
- GV tổ chức cho HS tập kẻ, cắt các chữ cái và dấu hỏi ( ? ) của chữ VUI Vẻ.

          3 . Củng cố – Dặn dò .
   - HSG nêu qui trình kẻ, cắt, dán chữ VUI Vẻ.

   - Nhận xét về ý thức học tập.


  chiều                                                                                     ngày soạn :     24  - 12 - 2009.
                                                                                             ngày dạy : thứ 5 - 31 - 12 - 2009. 

Tiết 1 :                                                tập viết *
                                                  Ôn chữ hoa : L,M, N

I. mục đích, yêu cầu
 - Ôn tập củng cố cho HS cách viết một số chữ hoa : L, M, N
  - Rèn kĩ năng viết đúng , viết đẹp cho HS.
 - Giáo dục HS tính kiên trì và thói quen giữ gìn VSCĐ.
II . Chuẩn bị :        HS :Vở T.Việt, bảng con.
III . Các hoạt động dạy - học: 

*HĐ1: Luyện viết bảng con.

 - Một vài em  HSK- G nhắc lại cách viết của chữ hoa L, M, N.

 - GVcho 3 học sinh lên bảng viết chữ L, M, N.
 - Cả lớp viết bảng con. GV nhận xét, uốn nắn. 

 - GVcủng cố lại cách viết của từng chữ.
* HĐ2 : Luyện viết vào vở

 - GV nêu yêu cầu :
+ 3 dòng chữ  L.
+ 3 dòng chữ M.
+ 3 dòng chữ N.
- HS viết vào vở. 

- GV quan sát, nhắc nhở HS viết chậm, chữ xấu.
*HĐ3 : Chấm, chữa bài

   - GV thu chấm  một số bài.

   - GV nhận xét.

*HĐ4 : Củng cố, dặn dò.

   - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.
   - Dặn  dò HS.


 tiết2 :                             hoạt động ngoài tập thể
                 tìm hiểu về đất nước, con người việt nam
i. mục đích, yêu cầu :
 - HS hiểu biết thêm về đất nước, con người Việt nam. 

 - Rèn kĩ năng nói rõ ràng, mạch lạc, đúng chủ đề.

 - HS yêu quý đất nước và con người Việt Nam.

II. chuẩn bị :   Tranh, ảnh về đất nước, con người Việt Nam.

III. các hoạt động dạy- học :

* HĐ1 :  Tìm hiểu về đất nước Việt nam

 - HS thảo luận theo nhóm đôi kể những điều em biết về đất nước ta.

 - Đại diện một số nhóm trình bày.

 - HS, GV nhận xét, bổ sung :  Nước Việt Nam ta cong cong như hình chữ s. Hà Nội là thủ đô của nước ta. Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học và kinh tế lớn của cả nước. Hải Phòng là thành phố cảng- một trung tâm công nghiệp đóng tàu và trung tâm du lịch lớn của nước ta. Đà Lạt là thành phố du lịch và nghỉ mát từ hơn một trăm năm nay. Đà lạt có nhiều phong cảnh đẹp, giữa thành phố là hồ Xuân Hương xinh xắn....GV kết hợp cho HS quan sát tranh ảnh (nếu có).

* HĐ2 :  Tìm hiểu về con người Việt Nam

 - HS thảo luận nhóm nói về những người anh hùng của dân tộc mà em biết.

 - Đại diện một số em lên trình bày trước lớp.

 - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung : Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống quân Hán. Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng (năm 938). Chị Võ Thị Sáu,...

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò   

 - GV nhận xét về tinh thần, ý thức học tập của HS, khen ngợi HS diễn đạt lưu loát, rõ ràng, mạch lạc.

 - Dặn dòVN.


tiết 3 :   :                                      âm nhạc*
                        ôn tập bài  hát :  em yêu làn điệu dân ca

i. mục đích, yêu cầu :
 - HS hát đúng giai điệu và lời ca.
 - Biết hát kết hợp vỗ tay. Tập biểu diễn bài hát.
 - GD yêu thích văn nghệ, yêu thích các làn điệu dân ca.
ii. Chuẩn bị :  GV thuộc lời bài hát .  

III. Các hoạt động dạy- học :

 * HĐ1:  Ôn tập bài hát : Em yêu làn điệu dân ca

  - GV hát mẫu bài hát.
  - Cho HS tập hát theo từng dãy.
  - GV theo dõi, uốn nắn cho HS.
  - Gọi một vài em  hát tốt lên bảng hát.
  - GV theo dõi, sửa sai.
 * HĐ2 : Hát kết hợp vỗ tay

  - GV cho HS vừa hát vừa vỗ tay đệm theo nhịp.
  - Từng nhóm thi đua vừa hát vừa vỗ tay đệm theo nhịp.
  - GV theo dõi, nhận xét và sửa sai cho HS.
 * HĐ3 : Tập biểu diễn bài hát

  - GV hư​ớng dẫn hát và tập vận động một vài động tác phụ hoạ.
  - Chọn vài em có năng khiếu lên biểu diễn tr​ước lớp.

  - Từng nhóm HS lên biểu diễn.

  - Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dư​ơng nhóm biểu diễn đẹp.
 * HĐ4 : Củng cố, dặn dò

  - Cả lớp hát lại một lần.
  - GV nhận xét tiết học, tuyên d​​ương HS  hát hay, biểu diễn đẹp.
  - Dặn dò HS .

Chiều       
 tiết 1:                                              tập làm văn*
                                viết về thành thị, nông thôn

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố cách viết một lá thư cho bạn kể những điều em biết về thành thị (hoặc nông thôn).   

 - Diễn đạt rõ ý, dùng từ, đặt câu đúng, viết đúng chính tả. 

 - GD HS ý thức tự hào về cảnh quan môi trường trên các vùng đất nước, quê hương. HS yêu quý bạn bè.

II. Chuẩn bị :     HS : VBT T.ViÖt in.

III. Các hoạt động dạy - học :

* HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập

  - HSTB đọc yêu cầu và đề bài trang 87. Cả lớp đọc thầm theo.
  - 1, 2 HSK- G nói mẫu đoạn đầu lá thư của mình.

  - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung (nếu cần).

  - Cho HS làm bài vào vở BT.(HSTB- Y viết khoảng 10 câu ; HSK- G viết trên 10 câu). 

  - GV theo dõi giúp đỡ HS TB- Y.

  - Gọi một số HS đọc lại bài viết của mình.

  - Cả lớp, GV nhận xét, bổ sung. Củng cố cách viết một lá thư cho bạn kể về thành thị hoặc nông thôn. 

* HĐ2 :  (HSK- G nếu còn thời gian)

  - HS K- G làm tiếp bài vào vở BT ô li. Viết thư cho bạn kể những điều em biết cả về thành thị và nông thôn.

  - HS viết bài vào vở BT.

  - Gọi một số HS đọc bài viết.

  - GV nhận xét, đánh giá.
* HĐ3 : Củng cố, dặn dò 

 - GV cho HS liên hệ.
 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS làm bài tốt.

 - Dặn dò HS.


  Tiết 2 :                                                    toán *
   Luyện tập về  hình chữ nhật, hình vuông
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố về hình chữ nhật và hình vuông.

 - Rèn kĩ năng nhận biết, vẽ hình chữ nhật, hình vuông nhanh, chính xác.

 - HS tự giác, hứng thú trong học tập.

II .Chuẩn bị:    HS :  Vở BTT, màu vẽ.

III . Các hoạt động dạy - học:

*HĐ1: Củng cố về hình chữ nhật : 3 HS nêu đặc điểm về hình chữ nhật.
· Bài 1(93): 

   - HS TB đọc yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm bài vào vở BT.

   - GV theo dõi giúp đỡ HSTB - Y.

   - Cho HS dổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

   - Củng cố về nhận biết hình chữ nhật.

· Bài 2(93) : 

 - HS xác định yêu cầu bài toán.

   - Cho cả lớp làm vào vở BT.

   - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

   - HS lên bảng làm  phần b)

   - HS, GV nhận xét, chữa bài. 

   - Rèn kĩ năng đo cạnh của hình chữ nhật.

* HĐ2 : Củng cố về hình vuông : 2 HS nêu đặc điểm của hình vuông
· Bài 1(95) : 

   - HS xác định yêu cầu bài.

   - Cho HS tô màu hình vuông ở vở BTT.

   - GV chuẩn xác KT. Củng cố về nhận biết hình vuông.

· Bài 2 (95) :

  - Cho HS đo rồi ghi số đo độ dài mỗi cạnh hình vuông.

  - GV theo dõi, giúp đỡ HSY.

· Bài 3, 4 (96) :  Dành cho HSK- G (nếu còn thời gian).

  - HS xác định yêu cầu từng bài rồi tự làm bài.

  - Rèn kĩ năng vẽ hình vuông.

*HĐ3 : Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu về hình chữ nhật, hình vuông. 

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. 

 - Dặn dò VN xem lại bài.
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